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Summary 

Vanadium � Magnesium mixed oxides used for the oxidative dehydrogenation was 
synthesized by impregnation method. Characterization of catalysts was determined by serial 
model techniques such as XRD, TPR-H2, TPD-NH3, FT-IR and N2 physisorption. The result of 
XRD showed that V2O5 phase was inhibited in the V-Mg-O mixed oxides prepared with 
impregnation method. FT-IR spectra and TPR-H2 profile showed the present of isolated VO4 
tetrahedral species in surface mixed oxide, which enhance catalytic activity of ODH reaction. 

 
I - Mở đầu 

Phản ứng oxidehydro hóa là một phản ứng 
mới được quan tâm trong những năm gần đây vì 
các ưu điểm vượt trội của nó so với phản ứng 
dehydro hóa thông thường, đặc biệt là dehydro 
hóa các hydrocacbon nhẹ C2-C4 sản xuất các 
olefin tương ứng. Phản ứng oxydehydro hoá 
(ODH) là phản ứng dehydro hoá với sự có mặt 
của oxi:  

2CnH2n+2 +  O2  →   2CnH2n + 2H2O + Q 

Rất nhiều hệ xúc tác cho phản ứng ODH đã 
được nghiên cứu và đánh giá trên các công trình 
nghiên cứu trong nước và quốc tế trong đó chủ 
yếu dựa trên hệ xúc tác oxit và hỗn hợp oxit trên 
các chất mang khác nhau [7 - 9]. Trong phần 
này, chúng tôi tập trung nghiên cứu về đặc tính 
của hệ hỗn hợp oxit vanadi - magiê. Hoạt tính 
xúc tác của chúng đối với phản ứng ODH sẽ 
được trình bày trong công trình tiếp theo. 

II - Thực nghiệm 

MgCl2.6H2O khan hoà tan hoàn toàn vào 
nước thành dung dịch muối tại nhiệt độ 80oC có 
khuấy từ. Dung dịch muối được kết tủa với 
NH4OH nồng độ 30% tại pH = 9, 10. Mg(OH)2 

được già hóa trong 48 giờ tại nhiệt độ phòng, 
sau đó lọc rửa, sấy qua đêm tại 170oC, nung đến 
600oC trong 6 giờ, tốc độ gia nhiệt 3oC/phút thu 
được MgO có màu trắng. 

Hỗn hợp oxit vanadi – magiê tổng hợp từ 
Mg(OH)2 được thêm vào dung dịch amoni 
vanadat 1 M với lượng vanadat tương ứng để thu 
được hỗn hợp có các thành phần vanadat tăng 
dần 10, 30, 50, 70% khối lượng. Hỗn hợp bay 
hơi trong 2 giờ tại 80oC, sấy qua đêm tại 170oC 
và nung đến 600oC trong 6 giờ, tốc độ gia nhiệt 
5oC/phút, kết quả thu được các hỗn hợp oxit có 
màu vàng cam ký hiệu lần lượt 10VM, 30VM, 
50VM, 70VM. 

III - Các phương pháp hóa lý  
đánh giá đặc tính xúc tác 

1. Xác định phân bố mao quản và diện tích 
bề mặt bằng phương pháp hấp phụ vật lý N2 tại 
77 K trên thiết bị ASAP 2010 Micromeritics. 

2. Xác định cấu trúc pha bằng phương pháp 
nhiễu xạ tia X trên thiết bị XRD D8 Advance 
Bruker, góc quét 2θ từ 5 đến 75o.  

3. Khả năng khử hóa trong H2 theo chương 
trình nhiệt độ TPR-H2 trên thiết bị Autochem 
2920, Micromeritics. Xấp xỉ 0,5 gram mẫu được 
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xử lý đến 300oC trong dòng He 25 ml/phút sau 
đó tiến hành khử từ nhiệt độ phòng đến 850oC 
trong dòng 40 ml/phút khí hỗn hợp 10%H2/Ar. 
Lượng khí H2 tiêu thụ cho quá trình khử được 
xác định bằng detector TCD. 

4. Xác định cấu trúc các tiểu phân VO4 trên 
bề mặt xúc tác bằng phương pháp hồng ngoại 
trên thiết bị FTIR 6700 - Thermo Nicolet. 

IV - Kết quả và thảo luận
 

 
Hình 1: Giản đồ TG/DSC của mẫu 70VM 

Bảng 1: Diện tích bề mặt riêng và phân bố mao quản 

Dp, Å 
Mẫu 

Lượng V2O5 
trong mẫu, 

%KL 

SA, 
m2/g 

Vp, 
cm3/g 1 2 3 

MgO 0 71,2 0,305 39 92 126 

10VM 10 87,7 0,461 28 87 240 

30VM 30 89,2 0,404 34 89 232 

50VM 50 51,4 0,725 32 - 237 

70VM 70 38.2 0,737 35 - 240 

SA là diện tích bề mặt của mẫu tính bằng phương trình BET; Vp là thể tích mao quản trung bình; Dp là đường 
kính mao quản, tính theo đường nhả hấp phụ. 
 

Giản đồ TG/DTA trình bày trong hình 1, tốc 
độ gia nhiệt 10o/phút, đến 800oC, cho thấy xuất 
hiện hai trạng thái chuyển pha tại 480oC và 
540oC sau đó đạt ổn định tại 600oC. Từ kết quả 
phân tích nhiệt, chúng tôi chọn phương pháp 
chuẩn bị mẫu như sau: mẫu sau khi ngâm tẩm, 
sấy ở 170oC trong 12 giờ, nung theo chương 
trình nhiệt độ đến 600oC, tốc độ gia nhiệt 
5oC/phút, giữ tại 600 oC trong 6 giờ. 

Phân bố kích thước mao quản của MgO tại 
bảng 1 cho thấy có ba vùng mao quản rõ rệt 39 

Å, 92 Å và 126 Å. Nhận thấy khi hàm lượng 
V2O5 tăng thì diện tích bề mặt của xúc tác tăng, 
tuy nhiên, khi hàm lượng V2O5 tăng từ 50% đến 
70% thì diện tích bề mặt giảm, điều này được 
giải thích là khi hàm lượng V2O5 tăng sẽ che lấp 
và làm giảm bớt số các mao quản cỡ nhỏ và 
trung bình trong MgO và do đó làm tăng rõ rệt 
số mao quản lớn (> 200 Å), tăng thể tích mao 
quản và dẫn đến làm giảm diện tích bề mặt 
riêng của mẫu. Như vậy khi thay đổi hàm lượng 
V2O5 trong hỗn hợp Mg-V-O, dẫn đến sự thay 
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đổi diện tích bề mặt và cấu trúc mao quản của hệ.
 

 
Hình 2: Phổ FTIR kết hợp của các mẫu nghiên cứu 

 
Đánh giá cấu trúc bề mặt của hệ xúc tác 

nghiên cứu bằng FTIR trong dải số sóng từ 400 
- 1200 cm-1. Đối với V2O5 xuất hiện dao động 
tại các số sóng 1018, 821 và 478 cm-1. Đối với 
mẫu 70VMg xuất hiện dao động tại 972, 918, 
847, 809, 672, 575 và 478 cm-1 là đặc trưng dao 
động của nhóm orthovanadat [6, 10], cũng theo 

[6, 10], dao động 1018 cm-1 xuất hiện rất mạnh 
trên V2O5 là đặc trưng cho dao động của nhóm 
liên kết V=O không thấy xuất hiện trong các 
mẫu VMgO ngay cả khi hàm lượng V2O5 đạt tới 
70%, điều này cho thấy sự khác biệt về đặc tính 
cấu trúc bề mặt của mẫu hỗn hợp VMgO với 
mẫu V2O5. 
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Hình 3: Phổ XRD tổng hợp của các mẫu V2O5, MgO 10VM, 30VM, 50VM, 70VM 
(lần lượt từ dưới lên) 
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Hình 4: Phổ nhiễu xạ tia X của hỗn hợp V-Mg-O nung trong 6 giờ tại 600oC 
Các pic (*) đặc trưng cho pha MgO, (•) đặc trưng cho pha Mg3V2O8. 
 

Thêm nữa, quan sát phổ nhiễu xạ tia X của 
các mẫu phân tích trên giản đồ 4 cho thấy xuất 
hiện một pha duy nhất Mg3(VO4)2 trên các mẫu 
VM và cường độ pha tăng dần khi tăng hàm 
lượng V2O5 trên mẫu. Sự khác biệt trên giải 
thích sự khác nhau về cấu trúc bề mặt của các 
mẫu nghiên cứu. Cấu trúc V2O5 gồm cation V5+ 
liên kết đôi oxi V=O, cấu trúc này dễ dàng tạo 
thành dạng O=V=O trên bề mặt khi có sự xuất 
hiện oxi [4]. Đối với mẫu 15VM, pha chính vẫn 
là pha MgO do tỷ lệ Mg/V lớn. Tuy nhiên khi 
hàm lượng V2O5 đạt 30%, bắt đầu nhận thấy 
trên phổ đồ XRD xuất hiện rõ ràng pha Mg 
orthovanadat. Sự hình thành pha Mg3V2O8 ở đây 
cùng với sự hình thành các tiểu phân VO4 trên 
bề mặt mẫu được đặc trưng bằng dao động tại 

bước sóng 858 cm-1 (tại hình 2) của các mẫu 
VM theo tác giả [11] là các cấu tử hoạt tính 
chính cho phản ứng ODH. Điều này được giải 
thích là do các phân tử HC hấp phụ lên bề mặt 
xúc tác và được hoạt hóa bởi oxi bề mặt của các 
tiểu phân VO4 sau đó, tách một nguyên tử H ra 
khỏi liên kết của HC tạo thành gốc alkyl HC và 
nhóm OH bề mặt. Đây là cơ chế để hình thành 
Olefin trong phản ứng ODH [1]. 

Sự khác nhau về cấu trúc pha giữa vanadi 
oxit và các mẫu VM là một khẳng định tại sao 
lại sử dụng các hệ xúc tác trên cơ sở V-Mg-O 
cho phản ứng oxi đehiđro hóa hiđrocacbon nhẹ 
với cấu tử hoạt tính chính là các tiểu phân VO4 
[2, 3]. 
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380oC 

670oC 

V2O5 

70VMgO 

50VMgO 
10VMgO 

Nghiên cứu quá trình khử của các mẫu 
nghiên cứu bằng phương pháp khử hóa chương 
trình nhiệt độ trong hiđro. Từ giản đồ khử và 
bảng 2 cho thấy mẫu V2O5 chỉ bắt đầu khử tại 
khoảng 550oC và đạt cực đại tại 650oC, đối với 
pic khử thứ nhất, và đạt các cực đại tại các nhiệt 
độ tiếp theo là 720oC và 800oC.  

Các bước khử này lần lượt như sau:  

V2O5 (V
5+) → V6O13 (V

4,33+) → V2O4 (V
4+) [4] 

Với các mẫu VMgO xuất hiện pic khử đầu 
tiên tại nhiệt độ rất thấp 350oC và cực đại tại 
380oC. Điều này cho thấy với cấu trúc hoàn 
toàn khác của mẫu VM, quá trình khử đầu tiên 
được giải thích là sự khử của các tiểu phân VO4 
trên bề mặt xúc tác, sau đó mới đến quá trình 
khử của V5+ trong khối Mg3V2O8 [3]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5: Giản đồ khử hóa theo chương trình nhiệt độ của các mẫu V-Mg-O và V2O5 

Bảng 2: Nhiệt độ khử cực đại (ở trên, in thường) và lượng H2 tiêu tốn tương ứng (in đậm, ở dưới) 
của các mẫu phân tích bằng TPR 

 
Mẫu Pic 1 Pic 2 Pic 3 

V2O5 
678 
60,7 

717,5 
48,5 

799 
129,6 

10VM 
365 
1,68 

595 
21,05 

---- 

30VM 
372 
1,65 

653 
67,33 

---- 

50VM 
376 
1,62 

678 
103,46 

---- 

70VM 
362 
0,38 

708 
148,6 

---- 
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Nghiên cứu TPR cho thấy sự khác biệt một 
cách rõ ràng về cấu trúc và tính chất bề mặt của 
các mẫu VM và V2O5 nghiên cứu.  

Từ lượng H2 tiêu hao đổi với từng mẫu VM 
được tổng hợp trong bảng 2 cho thấy tổng lượng 
VO4 trên bề mặt tương ứng với khả năng hoạt 
tính với phản ứng ODH lớn nhất khi hàm lượng 
V2O5 đạt khoảng 50% khối lượng.  

V - Kết luận 

Cấu trúc mao quản và diện tích bề mặt của 
hệ oxit VMgO bị ảnh hưởng khi thay đổi tỷ lệ 
MgO/V2O5 trong hỗn hợp. Từ nghiên cứu XRD, 
FTIR và TPR cho thấy sự khác biệt hoàn toàn về 
cấu trúc pha, đặc tính bề mặt của các mẫu 
VMgO nghiên cứu với V2O5 khi xuất hiện pha 
Mg3V2O8 với sự hình thành các tiểu phân VO4 
trên bề mặt là cấu tử hoạt tính chính cho phản 
ứng ODH các hydrocacbon nhẹ.  
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